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Quy chế chi tiêu nội bộ
(Ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-THPĐB ngày 10/01/2019 của Hiệu trưởng               Trường tiểu học Phương Đông B)

Phần I  -  Những quy định chung
          1. Mục đích ban hành quy chế:

- Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi tiêu kinh phí để áp dụng thống nhất trong nhà trường nhằm đảm bảo kinh phí của nhà trường được sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 


- Quy chế ban hành nhằm mục đích tạo ra quyền chủ động trong quản lý và quyết định  chi tiêu của thủ trưởng đơn vị, tạo ra chủ động cho kế toán, cán bộ viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


- Quy chế ban hành nhằm mục đích thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc quản lý sử dụng và bảo vệ tài sản của công của cán bộ viên chức trong đơn vị.


- Quy chế ban hành nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai và minh bạch tài chính trong đơn vị, khuyến khích cán bộ viên chức hăng say lao động và yên tâm công tác thu hút và giữ được cán bộ có năng lực làm việc tại đơn vị. 


- Quy chế là căn cứ để quản lý, kiểm soát và thanh toán các khoản chi tiêu trong nhà trường, thực hiện kiểm soát chi của cơ quan KBNN, cơ quan tài chính, cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
         2. Phạm vi, yêu cầu xây dựng Quy chế: 

- Các khoản khoán chi được quy định trong Quy chế gồm: Tiền lương, tiền công, dịch vụ công cộng, công tác phí trong nước, chi tiêu hội nghị, chi phí sử dụng điện thoại, chi phí vật tư văn phòng phẩm, chi hoạt động chuyên môn thường xuyên, chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trích lập và sử dụng các quỹ.


- Các khoản khác không khoán chi và phải thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của nhà nước bao gồm: Chế độ công tác phí ngoài nước, chế độ tiếp khách nước ngoài, kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí các dề tài nghiên cứu khoa học, chi đầu tư XDCB, chi thực hiện vốn đối ứng dự án và vốn viện trợ, kinh phí mua sắm tài sản và sửa chữa lớn TSCĐ, chi nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao và kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế.
- Ngoài các tiêu chuẩn, định mức nội dung chi phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong phạm vi nguồn tài chính và quyền hạn được giao, thủ trưởng đơn vị có quyền quyết định mức chi tiêu cho một số nội dung  công việc cụ  thể nhưng phải đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, nằm trong phạm vi dự toán kinh phí cho phép đồng thời không trái với chế độ tài chính hiện hành.


- Quy chế ban hành phải đảm bảo thực hiện ổn định trong thời kỳ từ 1 đến 2 năm, phù hợp với khả năng kinh phí và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của nhà trường. Nhà trường có thể thay đổi những nội dung của Quy chế không còn phù hợp với thực tiễn hoặc nhà nước có quy định mới ban hành.
Phần II - Những quy định cụ thể
         A. nguồn tài chính (nguồn thu) của nhà trường:
1. Nguồn NSNN cấp theo dự toán hàng năm
2. Nguồn thu sự nghiệp gồm có: 
- Nguồn thu thoả thuận:  
· 2.1. Quỹ Tiếng Anh VPBOX:

· Mức thu 70.000đ/hs/tháng x 9 tháng = 630.000đ/hs/năm

- Trích Nộp về Công ty VPBOX 70% để lại trường 30% (Chi quản lý, Thủ quỹ, Kế toán, GV thu  tiền, chi tiền vệ sinh, chi tiền điện thắp sáng, khấu hao tài sản, hỗ trợ hoạt động chung của giáo dục).

2.1. Quỹ Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài:

· Mức thu 140.000đ/hs/tháng x 9 tháng = 1.260.000đ/hs/năm

- Trích Nộp về Trung tâm ngoại ngữ B-Gates 85% để lại trường 15% ( Chi quản lý, Thủ quỹ, Kế toán, GV thu  tiền, Giáo viên trợ giảng, khÊu hao tài sản, hỗ trợ hoạt động chung của giáo dục).

2.3. Quỹ nước uống:
· Mức thu 10.000đ/hs/tháng x 9 tháng = 90.000đ/hs/năm
· Chi: Chi trả tiền nước uống cho học sinh theo thực tế, Chi công gánh phục vụ nước uống lên các phòng học, quản lý, VPP.

2.4. Quỹ Bán trú:

- Thu tiền ăn 1 bữa là 19.000 đ/bữa/ngày/học sinh.

         - Thu tiền quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú: Tiền phụ phí bán trú: 80.000 đồng/HS/tháng x 9 tháng = 720.000đ/hs/năm học

Hiệu trưởng thực hiện đúng quy trình thoả thuận với cha mẹ học sinh, đảm bảo dân chủ công khai, phải có văn bản  thoả thuận với cha mẹ học sinh về mức thu và nội dung chi . 


Được sự nhất trí của hội cha mẹ học sinh các lớp Hiệu trưởng (chủ tài khoản) có trách nhiệm, quyền cùng hội cha mẹ học sinh ra văn bản quyết định mức thu và nội dung mức chi theo đúng thoả thuận, chuyển về bộ phận tài vụ trường căn cứ để quản lý, kiểm soát, thanh toán các khoản chi theo đúng mục đích, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. 
B. nội dung quy chế chi tiêu nội bộ:
I. Tiền lương, phụ cấp, tiền công, tiền làm thêm giờ:
1. Tiền lương và phụ cấp lương:
Tiền lương cơ bản theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp lương như phụ cấp khu vực, thu hút, chức vụ, trách nhiệm, phụ cấp đứng lớp, thâm niên ...nhà trường đảm bảo chi trả cho cán bộ giáo viên theo chế độ tiền lương hiện hành của nhà nước.

Chi trả lương cho giáo viên hợp đồng mùa vụ thay thế giáo viên biên chế của nhà trường nghỉ thai sản hoặc ốm bệnh hiểm nghèo nằm viện dài hạn, mức lương bằng mức lương của giáo viên diện hợp đồng thành phố.
2. Tiền công:

Căn cứ vào tờ trình số: 27/TTr-PGDĐT ngày 02/02/2009 về hợp đồng lao động, kinh phí cho nhiệm vụ bảo vệ, vệ sinh trường học mức chi cụ thể:

- Bảo vệ: 3.000.000 đồng/th¸ng (Tự liên hệ đóng bảo hiểm)


Dụng cụ phục vụ cho bảo vệ: Khoá, đèn soi, quần áo mưa, Giầy, ủng, mũ,  quần áo bảo vệ hoặc sửa chữa cánh cửa hỏng, tường rào, mua bình chống cháy,… phục vụ sự an toàn cho nhà trường (nhà trường mua).

- Vệ sinh: 2.500.000 đång/ tháng (Tự liên hệ đóng bảo hiểm)


Tất cả những dụng cụ phục vụ vệ sinh (nhà trường mua): Chổi, gầu hót, quang gánh, gang tay, ủng, nước khử mùi vệ sinh, bột thống cống, thúng, nước lau sàn, xà phòng,...
 
- Khi có công việc theo thời vụ hoặc đột xuất phải thuê mướn nhân công thì thực hiện chi trả theo thỏa thuận.
3. Tiền làm thêm giờ:

* Nguyên tắc bố trí làm thêm giờ
- Đối với giáo viên, về nguyên tắc, Ban giám hiệu và tổ chuyên môn phải có trách nhiệm đảm bảo bố trí cân đối số giờ lên lớp cho giáo viên theo Thông tư 28/2009/TT- BGDĐT ngày 21/10/2009 Qui định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông hướng dẫn định mức viên chức ở cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Số giờ lên lớp cho giáo viên theo tiêu chuẩn chung là 23 tiết/ tuần đối với giáo viên không chủ nhiệm còn giáo viên chủ nhiệm là 20 tiết/tuần, hạn chế tối đa tình trạng có người thiếu giờ, có người thừa giờ. Chỉ thanh toán tiền thừa giờ trong các trường hợp không đủ giáo viên, giáo viên ốm đau, thai sản dài hạn chưa bố trí được nhân lực thay thế và các trường hợp nghỉ đột xuất có tính chất bất khả kháng.

Thanh toán dạy thêm giờ cho giáo viên theo thông tư 07/2013/TTLT – BGDĐT-BNV - BTC ngày 08/03/2013  hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở  giáo dục công lập”
- Đối với BGH, kế toán, thủ quỹ, hành chính: Số giờ làm việc tiêu chuẩn là 40 giờ/tuần. Nếu phải bố trí làm thêm giờ ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ thì được bố trí nghỉ bù. Trường hợp không thể bố trí nghỉ bù được tính chế độ làm thêm giờ nhưng phải đảm bảo hợp lý trong từng trường hợp và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Số giờ bố trí làm thêm mỗi cá nhân phải đảm bảo không vượt quá 200 giờ/1năm.

- Thủ tục thanh toán làm thêm giờ: Tờ trình, giấy báo làm thêm giờ, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ.
II. Chế độ công tác phí:

1. Nội dung và đối tượng thanh toán công tác phí:

 - Chế độ thanh toán công tác phí gồm tiền đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ và tiền lưu trú.
 
- Đối tượng được thanh toán bao gồm tất cả cán bộ giáo viên của nhà trường đi công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
2. Quy định cụ thể:

- Cán bộ, giáo viên được cử đi công tác phải có Giấy đi đường có xác nhận 
của Hiệu trưởng ngày đi ngày về, phải có chữ ký, đóng dấu của nơi đến công tác, vé tàu xe. Chế độ thanh toán theo quy định hiện hành tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính, Công văn số 5806/UBND-TM3 ngày 09/08/2017  của tỉnh Quảng Ninh “Về việc thực hiện chế độ công tác phí, chế độ hội nghị” cụ thể như sau:

       * Tiền tàu xe: 
- Đi xe khách: Thanh toán theo vé xe có niêm yết giá theo quy định.

- Đi bằng phương tiện cá nhân: Thanh toán theo mức khoán: 1.000đ/km

* Phụ cấp lưu trú:
- Trường hợp đi công tác qua đêm tại vùng biển, hải đảo: 250.000đ/ngày.

- Đi công tác trong ngày: 150.000đ/ngày 
- Đi công tác nghỉ lại qua đêm mức thanh toán là 200.000đ/ người/ngày

* Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

- Chi theo mức khoán: 
+ Đi công tác ở Quận thuộc thành phố Hà Nội, Hải phòng và thành phố là Đô thị loại I , mức khoán 450.000 đ/ngày/người;

+ Đi công tác tại thị xã, thành phố còn lại thuộc Tỉnh (Hạ Long, Cẩm Phả, Móng cái) mức khoán 350.000đ/người/ngày;
+ Đi công tác tại các vùng còn lại mức khoán 300.000đ/người/ngày;

+ Trường hợp đơn vị có hai người cùng giới đi công tác cùng 1 nơi thì thanh toán theo mức chung 1 mức khoán. 

- Chứng từ làm căn cứ thanh toán công tác phí bao gồm: Công văn đã được duyệt cử đi công tác, Giấy đi đường có đóng dấu, ký xác nhận của cơ quan đi và đến, Giấy đề nghị thanh toán.
* Kế toán, thủ quỹ,  đi công tác lưu động thường xuyên trong địa bàn huyện, thành phố, thị xã được khoán công tác phí như sau:
Kế toán: 400.000đ/tháng

Thủ quỹ: 400.000 đ/tháng         
III. Chi phí vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, chế độ mua sắm quản lý và sử dụng tài sản công: 
1. Chi văn phòng phẩm, học phẩm giáo viên 

Chế độ chi văn phòng phẩm phục vụ cho công tác kế toán, Thủ quỹ, hành chính, công tác quản lý BGH, văn thư như: Mực in, giấy A4, sổ sách, phong bì, bút, dao, kéo,… Giao cho bộ phận hành chính mua sắm theo nhu cầu thực tế, nhưng phải thật tiết kiệm.

Học phẩm giáo viên:  250.000đ/người/năm học
2. Sử dụng máy in: 

- Chỉ sử dụng cho công việc như in ấn tài liệu, công văn, biểu mẫu, phục vụ cho công tác chuyên môn của nhà trường.
3. Sử dụng thông tin liên lạc:

- Trang bị máy điện thoại bàn tại phòng Hiệu trưởng, chỉ sử dụng điện thoại vào việc công.

- Kết nối Internet chỉ truy cập khai thác thông tin phục vụ cho việc công của nhà trường.
- Thanh toán cước điện thoại và Internet theo hoá đơn thực tế hàng tháng
phải thật tiết kiệm.  
4. Sử dụng điện, nước:
           Nhà trường đảm bảo lắp đặt hệ thống điện nước, quạt đủ dùng cho hoạt động và sinh hoạt chung của cán bộ giáo viên và học sinh .

Tất cả giáo viên và học sinh phải có ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm và bảo vệ tài sản chung. Tắt hết thiết bị sử dụng điện trước khi ra khỏi phòng học, phòng làm việc, không lắp đặt và sử dụng thiết bị điện phục vụ cho mục đích cá nhân như đun nấu…
         Chi phí điện nước hàng tháng  thanh toán thực tế theo hoá đơn, chứng từ. Được phép mua các dụng cụ và sửa chữa, thay thế điện, nước khi hỏng

5. Chế độ mua sắm, sử dụng tài sản công: 

Tài sản trong phòng học và phòng làm việc là tài sản công, cán bộ giáo viên học sinh phải có trách nhiệm giữ gìn, sử dụng và bảo quản cẩn thận, đồng thời nhắc nhở và giáo dục cho học sinh có ý thức giữ gìn và bảo vệ của công.

Tài sản tại các phòng học và phòng làm việc được bàn giao tay ba giữa bảo vệ, giáo viên chủ nhiệm hoặc người sử dụng. Mọi người không được tự ý di chuyển tài sản từ phòng này sang phòng khác khi không có chủ trương của nhà trường, không biến tài sản công thành tài sản cá nhân. Trường hợp để mất mát, hư hang tài sản phải xác định rõ nguyên nhân báo cáo Ban giám hiệu xử lý, nếu do lỗi chủ quan hoặc cố ý làm mất mát, hư hang tài sản có thể phải bồi thường.


Định kỳ hoặc đột xuất, các bộ phận có nhu cầu mua sắm sửa chữa  tài sản lập giấy đề nghị trình lãnh đạo phê duyệt. Bộ phận hành chính chịu trách nhiệm tổ chức đi mua hoặc sửa chữa tài sản theo thực tế.
IV. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn:
1. Chi tổ chức chuyên đề dạy học:

Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy chuyên đề phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Một năm học tổ chức không quá 02 Chuyên đề với các bộ môn trong mỗi tổ. Mức chi cụ thể cho mỗi lần tổ chức chuyên đề như sau:
* Chuyên đề cấp tổ:


- Trang trÝ:  200.000đ


- Làm mô hình, thiết bị dạy học minh họa,…®å dùng: Theo thực tế


- Người dạy: 100.000 đ/người


- Người báo cáo: 50.000đ/người

- In phôtô tài liệu: 50.000đ đến 150. 000 ®

* Chuyên đề cấp trường:


- Trang trÝ:  300.000đ


- Làm mô hình, vẽ tranh minh họa,… đồ dùng: Theo thực tế


- Người dạy: 100.000 đ/người

- Người báo cáo: 50.000đ/người


- In phôtô tài liệu: 100.000đ đến 150.000 ®

   * Tổ chức hội nghị chuyên đề dạy học cấp cụm trường, cấp thành phố.

Xây dựng kế hoạch dạy chuyên đề cần đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Một năm tổ chức không quá 2 chuyên đề đối với các môn Tiếng việt, Toán và không quá 1 chuyên đề đối với các môn còn lại.

- Nội dung chi (Mức tối đa):

+ Trang trí khánh tiết: 1.000.000đ/cuộc

+ Dạy chuyên đề: 100.000đ/1 tiết.

+ Viết báo cáo chuyên đề: 100.000đ/báo cáo.

 + Làm đồ dùng và các TBDH minh hoạ cho chuyên đề: 1.000.000đ.

+ Thuê phông bạt, loa máy theo thực tế phát sinh.

+ Chi nước uống: 20.000đ/ người/ ngày tổ chức chuyên đề.

+ Chi khác: Theo thực tế phát sinh được hiệu trưởng phê duyệt.

- Mức chi cụ thể do hiệu trưởng duyệt cho từng chuyên đề.

         2. Chi mua sách, tài liệu chuyên môn, đồ dùng dạy học:

          - Chi theo nhu cầu thực tế, theo đề xuất của Tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng phê duyệt, tổ chuyên môn hoặc tổ hành chính trực tiếp mua và thanh toán theo quy định.
        3. Chi đánh giá chất lượng chuẩn trường tiểu học:
  

- Giấy, bút, mực, hộp, dụng cụ phục vụ cho việc đánh giá chuẩn .... chi theo nhu cầu thực tế trên tinh thần tiết kiệm.
         4. Các khoản chi khác:


 4.1. Chi Tổ chức các hoạt động ngoại khoá:

Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá cần đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả giữa yêu cầu xây dựng đội ngũ giáo viên và giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Nội dung chi (Mức tối đa):

+ Trang trí khánh tiết:  1.000.000đ/cuộc.

+ Thuê âm ly, loa máy, phông bạt: theo thực tế phát sinh.

+ Làm đồ dùng và các TBDH minh họa cho hoạt động ngoại khoá: 2.000.000đ.

+ Chi nước uống: 7.000đ/ người/ ngày tổ chức hoạt động ngoại khoá.

+ Thuê trang phục: (nếu có theo thực tế phát sinh)

+ Chi khác: Theo thực tế phát sinh được hiệu trưởng phê duyệt.

- Mức chi cụ thể do hiệu trưởng duyệt cho từng hoạt động ngoại khoá.

4.2. Chi cho khảo sát chất lượng giáo dục và giao lưu học sinh năng khiếu cấp trường:

- Ra đề: 100.000đ/ đề .   

- Ban coi thi: 50.000đ/người/buổi

- Chấm thi: 5.000đ/ bài thi 

4.3. Chi tổ chức hội nghị:

- Mỗi năm học chi cho các hội nghị và các ngày lễ lớn sau:

1. Khai giảng năm học mới.

2. Đại hội Đoàn, đội.

3. Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động.

4. Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

5. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

6. Sơ kết học kỳ.

7. Tổng kết năm học.

8. Lễ kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh

9. Hội khỏe phù đổng
10. Các hoạt động khác.
+ Trang trí khánh tiết: 1.000.000đ. 

+ Tiền nước: 7.000đ/đại biểu.

+ Thuê ô, dù, loa máy: Theo thực tế phát sinh.

+ Chi văn nghệ phục vụ các buổi lễ: Theo thực tế phát sinh.

+ Chi khác: Theo thực tế phát sinh được hiệu trưởng phê duyệt.

4.4. Tham gia các Hội diễn văn nghệ, TDTT, hội thi Tiếng hát họa mi vàng,… và các cuộc thi khác do ngành đề ra.
- Nội dung chi:

+ Hỗ trợ tập luyện: 15.000đ/người/ngày (thời gian không quá 10 ngày)

+ Nước uống cho tập luyện: 7.000đ/người/ngày.

+ Trang trí khánh tiết: 500.000đ. 

+ Tiền nước ngày đi thi: 10.000đ/người/ngày.

+ Chi đạo cụ, trang phục: Theo thực tế phát sinh.

+ Chi khác: Theo thực tế phát sinh được hiệu trưởng phê duyệt.

Mức chi cụ thể phải được Hiệu trưởng duyệt trước khi tổ chức.

5. Trang bị cho GV thể dục: 
- Phụ cấp giáo viên dạy thể dục ngoài trời: Thực hiện theo QĐ số 51/2012 ngày 16/11/20112 của Thủ Tướng Chính Phủ, quy định như sau:




- Chế độ chi trả thanh toán bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.




- Đối với giáo viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giày thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm.




- Đối với giáo viên kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi tất/năm, 01 đôi giày/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.
6. Chi khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Thực hiện Công văn số 909/LT-CĐGD-PGD&ĐT thành phố Uông Bí ngày 16 tháng 09 năm 2016 “V/v thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động”. Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức, lao động ít nhất một lần/năm. Kinh phí khám sức khoẻ được chi từ nguồn ngân sách năm 2019.
V. Chế độ phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm:
1. Nguyên tắc phân bổ kinh phí tiết kiệm:

Kết thúc năm ngân sách, kinh phí thường xuyên giao tự chủ tiết kiệm của đơn vị (do nghỉ hưu, chuyển công tác nếu cơ quan cấp trên không thu hồi lại số tiền kinh phí đó) được sử dụng như sau :

Bổ sung tăng thêm thu nhập cho CB,GV,NV nhưng phải đảm bảo tổng kinh phí chi bổ sung tăng thu nhập không vựơt quá quỹ tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo quy định trừ PC làm đêm, thêm giờ, trực.. (Mức cụ thể do hiệu trưởng quyết định căn cứ vào số kinh phí tiết kiệm được)
2. Quy định về chi trả thu nhập tăng thêm:
Phương pháp phân phối căn cứ vào kết quả lao động và sự đóng góp của từng cá nhân, qua công tác bình xét thi đua phân loại lao động của từng tổ chuyên môn theo các mức A,B, C

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Xếp loại A

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Xếp loại B

- Hoàn thành nhiệm vụ: Xếp loại C


Đối tượng chi trả gồm cán bộ, giáo viên biên chế, giáo viên hợp đồng, căn cứ kết quả phân loại, kế toán lập bảng thanh toán thu nhập tăng thêm để thanh toán.
Kinh phí tiết kiệm được sử dụng cho các nội dung sau:

- Bổ sung 60% tổng số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được vào quỹ thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức. Mức bổ sung thu nhập cho cán bộ, viên chức tối đa không quá 1,0 (một) lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

- Chi cho các hoạt động phúc lợi trong cơ quan 40% trong tổng số kinh phí tiết kiệm được hàng năm: Hỗ trợ ngày lễ, tết, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ gia đình cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan khi có khó khăn đột xuất

Thu nhập tăng thêm được xác định Trên cơ sở đánh giá xếp loại CC, VC, LĐ:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:     hệ số 1,0

Hoàn thành tốt nhiệm vụ:              hệ số 0,8

Hoàn thành nhiệm vụ:                    hệ số 0,6

- Thu nhập tăng thêm chỉ áp dụng đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế. Không áp dụng với hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế, hợp đồng thuê khoán.

3. Chi khen thưởng: 

Định kì theo kết thúc năm học, Hiệu trưởng quyết định, thống nhất cùng BCH công đoàn  khen thưởng các danh hiệu tập thể, các nhân đạt thành tích trên cơ sở đề xuất của các tổ chuyên môn  như: chiến sỹ thi đua, giáo viên dạy giỏi, lao động tiên tiến.

 Mức khen thưởng cá nhân: từ 100.000 --> 300.000 ®

- Hiệu trưởng quyết định khen thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích đặc biệt  cần biểu dương kịp thời: Mức chi từ 100.000 đến 300.000 ®
4. Chi phúc lợi tập thể:

- Chè nước cho giáo viên toàn trường  thanh toán theo thực tế sử dụng (Bao gồm chè, nước uống CB, GVN, lãnh đạo).

VI. Nguyên tắc quản lý tài chính nội bộ:
1. Ngoài các khoản đã khoán chi cho cá nhân, các khoản chi không thực hiện khoán chi khi thanh toán phải có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ theo quy định hiện hành.
2. Kế toán chịu trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn mọi thành viên trong nhà trường thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của nhà nước và quy chế này.


3. Các khoản chi đã nêu trong quy chế chi tiêu  phải căn cứ tình hình thực tế nguồn kinh phí tại trường  thực có, các khoản chi phải chi theo QĐ văn bản, thông tư hiện hành.
PHẦN iii - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


1. Quy chế này được thảo luận  tại Hội nghị cán bộ công chức và đựợc 100 % CBCNVC nhà trường nhất trí thông qua, có sự chuẩn y của Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn nhà trường.

2. Mọi thành viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung quy chế phải đựơc thực hiện đúng như quy trình xây dựng và ban hành quy chế mới .
3. Quy chế chi tiêu nội bộ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2019.
                                                                                     Ngày 10 tháng  01 năm 2019
          BCH CÔNG ĐOÀN                                                 HIỆU TRƯỞNG
                Hà Thị Tuyết                                                      Phạm Thị Thu Hà
	Phòng gD và ĐT uông bí
	    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

	Trường tH PHƯƠNG ĐÔNG B


Sè: 05/Q§-THPĐB 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Uông Bí, ngày  10 tháng 01 năm 2019


Quyết định  

V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Hiệu trưởng trường tiểu học PHƯƠNG ĐÔNG B

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 16/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 02 năm 2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ chế độ công tác theo quy định hiện hành tại Thông tư số 97/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ tài chính và Quyết định số 5806/UBND-TM3 ngày 09/08/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định về chế độ công tác phí và hội nghị;

 Căn cứ Hướng dẫn số 155/HDLN-STC-KBNN ngày 15 tháng 01 năm 2016 Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Liên ngành Sở tài chính - Kho bạc NN Tỉnh Quảng Ninh.

 Căn cứ công văn số 2292/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018-2019;

 Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-PGD&ĐT ngày 04/01/2019 của Phòng GD&ĐT thành phố Uông Bí về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ các Nghị định, thông tư, Quy định, Quyết định, Hướng dẫn của các các có thẩm quyền theo quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động ngày 28/9/2018 của trường tiểu học Phương Đông B;
Quyết định:

Điều 1. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Tiểu học Phương Đông B (có quy chế kèm theo).

Điều 2. Quy chế này thay thế quy chế trước đây và được thực hiện kể từ ngày 10/01/2019, có hiệu lực đến khi thay đổi. 
Điều 3. Các bộ phận Kế toán - Hành chính và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

	    Nơi nhận:
- Kho bạc nhà nước;

- Phòng GD&ĐT; 

- Như điều 3;

- Lưu.
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